Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 13:                                                                Ngày soạn: 20 - 11 - 2017
                                                                                              Ngày dạy: Thứ hai ngày 27 - 11 - 2017.
                   Buổi sáng:

                                       Tiết 2 + 3:                  Tập đọc  
                                                       Bông Hoa niềm vui
 I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
- HS hiểu nghĩa của các từ mới: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn; Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong câu chuyện.
- HS hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của Chi dành cho bố, biết cảm thông với hoàn cảnh của Chi. Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù hợp.
- GDHS lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.




II. chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ để HD luyện đọc. Tranh minh hoạ bài đọc; Tranh, ảnh những bông cúc đại đoá ( hoặc hoa thật ).
- Các PP dạy học: PP trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân và PP phản hồi tích cực.

III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS đọc TL bài thơ Mẹ  và trả lời câu hỏi về ND bài .
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV dẫn dắt từ tình thương yêu của mẹ đối với con qua 2 bài TĐ: Sự tích cây vú sữa và Mẹ -> Tình cảm của con cái đối với cha mẹ -> Giới thiệu bài.
- GV kết hợp cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2
* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài.
- GV kết hợp HDHS đọc đúng các từ nh​ư:
 Sáng tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, ốm nặng, hai bông nữa, ... 

- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trư​ớc lớp. 
- GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:
+ Những bông hoa màu xanh / lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. // 
+ Em hãy hái thêm hai bông nữa, / Chi ¹ ! // Một bông cho em, / vì trái tim nhân hậu của em. // Một bông cho mẹ, / vì cả bố và mẹ / đã dạy em thành một cô bé hiếu thảo. //
- HS đọc các từ chú giải ( SGK -  96 ). GV giải nghĩa thêm một số từ:
. cúc đại đoá: loại hoa cúc to gần bằng cái bát ăn cơm ( cho HS quan sát tranh hoặc hoa thật ).
.  sáng tinh mơ: sáng sớm, nhìn mọi vật còn chưa rõ hẳn.
. dịu cơn đau: giảm cơn đau, thấy dễ chịu.
. trái tim nhân hậu: tốt bụng, biết yêu thương con người.
- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm. GV theo dõi, uốn nắn các nhóm đọc đúng.

Tiết 3
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
- GV hư​ớng dẫn HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài + trả lời các câu hỏi ( SGK ):
+ HS đọc thầm đoạn 1 + TL câu 1 ( SGK ): ... Chi tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố, làm dịu cơn đau của bố.
+ HS đọc thầm đoạn 2 + TL câu 2 ( SGK ): ... theo nội quy của trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.
+ HS đọc thầm đoạn 3 + TL tiếp câu 3 ( SGK ): ( HS nhắc lại lời cô giáo ): Em hãy hái thêm hai bông nữa ...
. GV: Câu nói cho thấy thái độ của cô giáo như thế nào ? ( HS nêu nhận xét về thái độ của cô giáo ): Cô cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Chi, rất khen ngợi em.

+ HS đọc thầm toàn bài + TL câu 4 ( SGK ): Chi thương bố, tôn trọng nội quy, thật thà.

* HĐ 3: Luyện đọc lại. 

- HS luyện đọc theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm ( HS đọc phân vai ). 
- GV cùng HS khác nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu nhận xét về các nhân vật: Chi, cô giáo, bố của Chi + Liên hệ thực tế tình cảm đối với bố và những người thân trong gia đình. GV chốt ND bài.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS đọc tốt. Dặn HS luyện đọc lại câu chuyện.

     
                                                  Tiết 4:
          Toán
                                             T.61: 14 trừ đi một số: 14 - 8
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- HS biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 14 - 8, lập được bảng 14 trừ đi một số; Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 14 - 8.

- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán về phép trừ dạng 14 - 8. 

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- 1 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm ở bảng con:

          73 -  29                 43 - 18                83  -  27

- GV nhận xét, đánh giá. 

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: H​­íng dẫn lập bảng trừ 14 trừ đi một số:
- GV nêu bài toán: “ Có 14 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?”
- HS nghe, phân tích bài toán rồi rút ra phép trừ: 14 - 8 = ?
- HS thao tác trên que tính -> còn 6 que tính.
- HDHS tự đặt tính rồi tính trên bảng lớp và bảng con.     

- HS nhắc lại cách thực hiện. GV l​ưu ý HS: viết 6 thẳng cột với 4 và 8.

- GV HDHS sử dụng một bó 1 chục que tính và 4 que tính rời để tự lập bảng trừ. 

- HS nêu lại từng công thức trong bảng tính và học thuộc bảng tính. 

* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.61 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV ghi bảng lần l​​ượt các phép tính.           

- HS tự làm, nêu miệng KQ, GV kết hợp điền KQ vào bảng.  

- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về các phép cộng và các phép trừ của cột tính -> Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

( b): - HS làm ở bảng lớp và bảng con - ( HS làm cột 1, 2 ).

 - HS nêu nhận xét và giải thích: 14 - 4 - 2 = 14 - 6 ( vì cùng bằng 8 ). 
+ Bài 2: - HS tự tính rồi ghi KQ tính vào vở BT ( HS - làm 3 phép tính đầu ).
- Một số HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách thực hiện phép trừ dạng 14 trừ đi một số.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài + nêu SBT và ST trong mỗi trư​ờng hợp.
- HS làm bài vào vở BT, tự đặt tính rồi tính hiệu. 

- 2 HS lên bảng làm bài ( HS làm - phần a, b). 
- HS nhận xét, chữa bài. GV lư​u ý cho HS cách đặt tính.
- GV yêu cầu HS nêu tên gọi các thành phần và KQ của từng phép tính.

- Củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 
- 1 HS nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở - 1 HS lên bảng trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cho HS cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng 14 trừ đi một số.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng trừ 14 trừ đi một số.

         
                   Buổi chiều:                          
                                  TiÕt 1:                        TẬP ĐỌC ( * )  
                                                     há miệng chờ sung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc truyện với giọng kể chậm rãi, khôi hài.

- HS hiểu nghĩa của các từ đ​ược chú giải trong SGK; Hiểu sự khôi hài của truyện: Kẻ lười nhác lại chê người khác lười. Hiểu đư​ợc ý nghĩa câu chuyện: phê phán những kẻ lười biếng, không chịu làm việc, chỉ chờ ăn sẵn.

- GDHS tính chăm chỉ.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Tranh, ảnh về một chùm quả sung ( Hoặc chùm quả sung thật ).

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS  tiếp nối nhau đọc bài Bông hoa niềm vui  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- HS q. sát tranh minh hoạ ( SGK ) - GV g/ thiệu ND bức tranh -> g.thiệu ND câu chuyện.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV lưu ý HS các TN khó: làm lông, nằm ngửa, sung rụng, nuốt, chệch ra ngoài, gọi lại, chàng lười, ...
- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các TN trong phần chú giải ( SGK ), giới thiệu cây và quả sung - cho HS quan sát tranh.

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài.

- GVHDHS luyện đọc đúng các câu:

+ Hằng ngày, / anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, / há miệng ra thật to, / chờ cho sung rụng vào thì ăn. //
+ Chợt có người đi qua đường, / anh chàng gọi lại, / nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng. //
+ Ôi chao ! // Người đâu mà lười thế ! //
- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

GVHDHS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

+ HS đọc thầm đoạn 1.

- GV nêu CH 1 ( SGK ) - HSTL: chờ sung rụng trúng vào mồm thì ăn.

- GV hỏi thêm: Sung có rụng trúng vào mồm anh ta không ? Vì sao ? 

 ( Không, vì hiếm có chuyện sung rụng trúng vào miệng người nằm đợi ).

+ HS đọc thầm tiếp đoạn 2.

- GV nêu CH 2 ( SGK ) - HSTL: ... nhặt sung bỏ hộ vào miệng anh ta.

- GV nêu tiếp CH 3 ( SGK ) - HSTL: ... lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào miệng chàng lười.

- GV hỏi thêm: Chàng lười bực, gắt người qua đường như thế nào ? ( Ôi chao ! Người đâu mà lười thế ! ).

- GV nêu tiếp CH 4 ( SGK )- HS TL: Kẻ cực lười lại còn chê người khác là lười. 

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán thói lười biếng, không chịu làm việc, chỉ chờ ăn sẵn.  GV giúp HS hiểu nghĩa của câu thành ngữ: Há miệng chờ sung. 
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


                                            Tiết 2:                    Tiếng việt ( * )                              
Ôn: Kể về ng​ười thân

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết lựa chọn các TN để điền vào chỗ trống tạo thành những câu hoàn chỉnh nói về ngư​​ời thân; Viết đ​​ược đoạn văn ngắn về ngư​ời thân của mình.

- Rèn luyện KN kể, viết về người thân.

- GDHS tình cảm yêu quý đối với ông bà và ng​​ười thân.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ viết sẵn các câu ở BT 1. 

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập Kể về ng​ười thân.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

   Bài 1: Hãy chọn và điền những TN trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh: 

( nhanh nhẹn, kể chuyện cổ tích, chăm sóc cây cối, căn dặn, trông nom nhà cửa, bạc trắng, động viên )

a) Mái tóc của bà đã ....................... .

b) Bước đi của bà không còn đư​ợc ................................. như​ cách đây vài năm.

c) Ngày nào bà cũng ................................................ cho em nghe.

d) Th​ường ngày, khi bố mẹ em đi làm, bà ở nhà ................. và ............. trong vườn.

e) Bà luôn ................................ em cố gắng học giỏi.

g) Bà thư​ờng ............................ em không đ​ược ăn quả xanh, uống n​ước lã.

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng:

- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả các từ trong ngoặc đơn và các câu ch​ưa điền.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, lựa chọn những TN thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành những câu hoàn chỉnh kể về bà của mình.

- HS tiếp nối nhau nêu miệng những TN cần điền vào mỗi câu.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những TN đúng.

- Thứ tự các từ cần điền trong mỗi câu:

a) bạc trắng.       b) nhanh nhẹn.                  c) kể chuyện cổ tích.

d) trông nom nhà cửa, chăm sóc cây cối.    e) động viên.                g) căn dặn.

- GV mời 2 HS khá, giỏi nhìn bảng đọc lại toàn bộ các câu đã điền. 

  Bài 2: Dựa vào các câu ở BT 1, em hãy sắp xếp lại và có thể thêm một số câu khác nữa để tạo thành đoạn văn ngắn kể về ngư​ời bà của mình.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV nhắc HS chú ý:

+ Bài tập yêu cầu các em sắp xếp và viết lại những điều các em vừa kể ở BT 1 và có thể thêm một số câu khác nữa tạo thành đoạn văn kể về ngư​ời bà của mình.

+ Cần viết rõ ràng, dùng từ, đặt câu cho đúng. Viết xong phải đọc lại bài, phát hiện và sửa những chỗ sai.

- HS viết bài - GV theo dõi, giúp HS hoàn thành bài.

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét, GV tuyên dương một số bài viết tốt.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS hoàn thiện lại bài viết, viết lại vào vở ( Những em viết ch​​ưa xong, hoặc ch​​ưa đạt ).  


                                Tiết 3:                             Toán (*)
                                           Luyện tập: 14 trừ đi một số
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về cách thực hiện phép trừ dạng 14 trừ đi một số, củng cố bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.

- Rèn KN thực hiện phép trừ dạng 14 trừ đi một số và giải toán liên quan đến phép trừ.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

- Vở BT Toán, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 14 - 5                   14 - 6                         14 - 7

b) 14 - 8                   14 - 9                         14 - 10

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5                     b) 14 và 8                        c) 13 và 9                   d) 12 và 7

+ Bài 3: Tùng có 14 hòn bi, Tùng cho Nam 6 hòn bi. Hỏi Tùng còn lại mấy hòn bi ?
+ Bài 4: Trong thùng có 24 lít dầu, người ta rót ra 8 lít. Hỏỉ trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ?
- HS tự làm bài rồi chữa bài. 
- GV củng cố khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.

+ Bài 2: Củng cố KN đặt tính, KT tính và tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

+ Bài 3, 4: Củng cố cách giải toán đơn liên quan đến phép trừ dạng 14 trừ đi một số.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS đọc lại bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ các bảng trừ đã học.


                                                                            Ngày soạn: 21 - 11 - 2017
                                                                                        Ngày dạy: Thứ ba ngày  28 - 11 - 2017
              Buổi sáng:

                                     Tiết 1:                     chính tả ( tập chép )  

                                                        Bông hoa niềm vui
I. Mục đích yêu cầu:
- HS chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật. Làm đúng các bài tập phân biệt: iê / yê;  r / d.
- Rèn KN tập chép chính tả, KN phân biệt: iê / yê;  r / d.
- HS có ý thức viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp.

II. chuẩn bị:

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng dưới lớp viết bảng con: lặng yên, tiếng nói, đêm khuya, ngọn gió, lời ru.

- Cả lớp và GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: H​ướng dẫn tập chép.
- GV đọc đoạn viết chính tả trong SGK, 2 HS đọc lại.
- GV gợi hỏi giúp HS nắm được ND bài viết: Cô giáo cho phép Chi hái thêm hai bông hoa nữa cho những ai ? Vì sao ? 

- HS nêu nhận xét về những chữ được viết hoa trong bài ( chữ đầu câu, tên riêng nhân vật, tên riêng bông hoa ).
- HS luyện viết ở bảng con: hãy hái, nữa, trái tim, nhân hậu, dạy dỗ, hiếu thảo, ...
- HS chép bài vào vở, GV đọc cho HS soát lại bài.
- GV chấm khoảng 1/ 3 số bài, n/ xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: H​ướng dẫn làm bài tập chính tả.
+ Bài tập 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp đọc thầm lại, tìm những từ chứa tiếng có iê hoặc yê đúng với các nghĩa a, b, c đã cho; Một số HS nêu miệng KQ.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những từ ngữ đúng.
- Cả lớp sửa bài trong VBT theo lời giải đúng.
- Củng cố quy tắc viết chính tả iê / yê. 

+ Bài 3 ( a ): - GV nêu, ghi yêu cầu của bài tập lên bảng.
- HS tự suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài. 
- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN phân biệt âm đầu :  r / d.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học: khen ngợi những HS viết bài chính tả sạch, đẹp.

- Dặn HS xem lại bài, soát và sửa hết lỗi.


                                      Tiết 2:                        kể chuyện  

                                                    Bông hoa niềm vui
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo 2 cách: Theo trình tự và thay đổi trình tự câu chuyện. Dựa theo tranh kể lại được ND các đoạn 2, 3 và kể được đoạn cuối của câu chuyện
- Rèn kĩ năng kể chuyện, nghe bạn kể, nhận xét bạn kể.

- GDHS tình cảm cha con, tình yêu thương những người thân trong gia đình.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong SGK. 
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS tiếp nối nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện: Sự tích cây vú sữa.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Kể lại đoạn mở đầu theo 2 cách.
- 1 HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ).

- GV HDHS  tập kể theo cách 1( kể đúng trình tự câu chuyện ), không nhất thiết phải kể đúng từng câu, chữ trong sách, chỉ cần đủ ý, đúng thứ tự các chi tiết. 
- HDHS tập kể theo cách 2 ( đảo vị trí các ý của đoạn 1 ).
- 1, 2 HS  kể mẫu trư​ớc lớp. 

- Từng HS tập kể lại đoạn 1 của câu chuyện. 
- GV nhận xét, chỉ dẫn thêm về cách kể.

* HĐ 2: Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, 3 của câu chuyện.

- GV nêu yêu cầu 2 ( SGK ): Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, 3 của câu chuyện.

- HS quan sát 2 tranh, nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh:

+ Tranh 1: Chi vào vườn hoa của trường để tìm bông hoa Niềm Vui.

+ Tranh 2: Cô cho phép Chi hái 3 bông hoa.
- GV tổ chức cho HS tập kể theo nhóm ( HS tập kể bằng lời của mình ).
- Đại diện từng nhóm thi kể trước lớp. 
- GV nhận xét, góp ý thêm cho HS.

* HĐ 3: Kể lại đoạn cuối của câu chuyện.
- GV nêu yêu cầu 3 ( SGK ): Kể lại đoạn cuối của câu chuyện.
- Từng HS tiếp nối nhau kể đoạn cuối của câu chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người kể hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS và nhóm HS kể chuyện tốt.

- Dặn HS kể lại câu chuyện cho ngư​ời thân nghe.

                                          Tiết 4:                            Toán 
                                                               T. 62: 34 - 8
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 - 8; Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ; biết giải bài toán về ít hơn. 

- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán bằng một phép trừ dạng 34 - 8; KN tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- 3 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời.
- Vở BT Toán, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS đọc TL bảng 14 trừ đi một số. 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: HD thực hiện phép trừ dạng 34 - 8.
- GV nêu bài toán để dẫn tới phép trừ: 34 - 8 = ?
- HS thao tác trên que tính, tự tìm kết quả. 

- GV hỏi: Có 34 que tính, lấy đi 8 que tính, còn lại bao nhiêu que tính ? ( ... còn 26 que tính ) - GV ghi bảng: 34 - 8 = 26.
- GVHDHS tự đặt tính rồi thực hiện phép tính ( như SGK ). 

- HS nhắc lại cách làm.
* HĐ 2: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: - HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm ( HS làm cột 1, 2, 3 ).

- Củng cố KN thực hiện phép trừ có nhớ dạng 34 - 8.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách làm.

- HS tự làm bài, một HS lên bảng làm. 
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 4: - GV nêu yêu cầu của bài, ghi 2 phép tính lên bảng.
- HS xác định thầnh phần cần tìm trong mỗi phép tính, nêu cách tìm
- HS tự làm bài rồi chữa bài ( HS làm phần a ).

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết của một tổng, cách tìm số bị trừ.
+ Bài 2 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 
- HS nêu yêu cầu của bài, xác định số bị trừ và số trừ trong mỗi trường hợp.
- HS nêu cách đặt tính, cách tính.
- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm.

- Củng cố về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ các bảng trừ đã học.


                                                                                             Ngày soạn: 22 - 11 - 2017
                                                                                            Ngày dạy: Thứ tư ngày 29 - 11 - 2017
                Buổi sáng:

                                    Tiết 1:                          Tập đọc  

                                                               Quà của bố
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu.

- HS hiểu được nghĩa của các từ được chú giải trong bài. Hiểu được ND bài: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho các con. 

- GDHS tình cảm thương yêu của bố dành cho con.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc.

- Tranh, ảnh chụp các con vật nhỏ trong bài ( nếu có ).

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS đọc bài Bông hoa niềm vui + TLCH về ND bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu: Bài văn nói về tình cảm của một người bố đối với các con. Ông bố trong bài sống ở vùng quê, lúc việc nông nhàn rỗi thì đi câu hoặc đi cắt tóc dạo. Ông yêu thiên nhiên, ruộng đồng nhưng yêu nhất vẫn là các con. Ông luôn có những món quà đặc biệt mà các con vô cùng yêu thích.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV chú ý HS đọc đúng các từ: lần nào, dưới nước, niềng niễng, thơm lừng, thao láo, xập xành, ngó ngoáy, lạo xạo, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn ( đoạn 1: từ đầu đến thao láo, đoạn 2: còn lại ). GV kết hợp HDHS đọc một số câu ( SGV - trang 242 ).

+ Mở thúng câu ra .... bò nhộn nhạo.

+ Mở hòm dụng cụ ra .... ngó ngoáy.
+  Hấp dẫn nhất ... và chọi nhau phải biết.

- HS đọc phần chú giải trong SGK. GV giải nghĩa thêm:

+ thơm lừng: hương thơm toả mạnh, ai cũng nhận ra.

+ mắt thao láo: mắt  mở to, tròn xoe.

- GV giới thiệu tranh minh hoạ các con vật.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm.

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

GVHDHS đọc thầm từng đoạn, cả bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TL câu 1 ( SGK ): cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen xanh, cá xộp, cá chuối. 

- GV hỏi thêm: Vì sao có thể gọi đó là " một thế giới dưới nước" ? ( vì quà gồm rất nhiều các con vật và cây cối ở dưới nước )

+ HS đọc đoạn 2 + TL câu 2 ( SGK ): con xập xành, con muỗm, những con dế đực cánh xoăn. 
- GV hỏi thêm: Vì sao có thể gọi đó là " một thế giới mặt đất" ? ( vì quà gồm rất nhiều các con vật sống trên mặt đất ).
+ HS đọc toàn bài + TL câu 3 ( SGK ): Hấp dẫn nhất là ... Quà của bố làm anh em tôi giàu quá ! 
- GV hỏi thêm: Vì sao quà của bố giản dị, đơn sơ mà các con lại cảm thấy " giàu quá" ? ( Vì đó là những món quà chứa đựng tình cảm yêu thương của bố. ... )
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc theo cặp. 

- GV tổ chức cho HS thi đọc trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu ND bài. GV chốt: Tình cảm yêu thương của người bố qua những mãn quà đơn sơ dành cho các con + Liên hệ kể về những món quà của bố dành cho em. 
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

                                  Tiết 2:                                     Tập viết  
                                                                  Chữ hoa: L
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ  hoa L, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ; Viết đúng câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ. 

- Rèn KN viết chữ hoa L.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  L  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn chữ mẫu cỡ nhỏ trên dòng kẻ li: Lá, Lá lành đùm lá rách.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết chữ cái hoa K đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng  Kề vai sát cánh; Cả lớp viết bảng con chữ  Kề.   
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa L.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nêu nhận xét về cấu tạo của chữ L:
               + Cao 5 li.

               + Là kết hợp của 3 nét cơ bản:  cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ L lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ L trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS đọc câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách. 

- HS nêu cách hiểu nghĩa của câu tục ngữ:

            đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn.
- GV viết mẫu câu ứng dụng.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và yêu cầu HS nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Nối nét: nét cong trái của chữ a chạm điểm cuối chữ L.
- HDHS tập viết chữ  Lá  ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ L cỡ vừa, 1 dòng chữ  L  cỡ nhỏ. 
+ 1 dòng chữ  Lá  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Lá cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Lá lành đùm lá rách. 
- GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS luyện viết chữ  L.
                                  Tiết 3:                                   Toán
                                                                T.63: 54 - 18
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 - 8; Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm theo đơn vị đo dm; Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh. 

- Rèn luyện KN thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 54 - 8; KN giải bài toán về ít hơn kèm theo đơn vị dm và KN vẽ hình tam giác. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - Vở nháp, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc TL bảng trừ 14 trừ đi một số.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: GV tổ chức cho HS tự tìm ra cách thực hiện phép trừ dạng 54 - 18.

- GV nêu phép trừ: 54 - 18 = ? - kết hợp ghi bảng.

- HDHS tự đặt tính rồi tính trên bảng lớp và bảng con:   
                          54      . 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 ( thẳng cột với 4                           

                        -  18       và 8), nhớ 1.
                          36      . 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3 ( thẳng cột với 5 và 1).
- HS nhắc lại cách thực hiện. 

* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( SGK  - T.63 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài: Tính.
- HS tự tính rồi ghi KQ tính vào bảng con. Một số HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 54 - 18.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài + nêu SBT và ST trong mỗi trường hợp.
- HS làm bài vào vở BT, tự đặt tính rồi tính hiệu ( HS làm phần a, b).
 - HS lên bảng làm bài. GV lưu ý cho HS cách đặt tính.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV hỏi HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- HD HS xác định dạng toán -> cách giải.

- HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm bài. 

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 4: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV vẽ hình mẫu lên bảng + HD đánh dấu các điểm vào trong vở BT rồi tự vẽ theo mẫu.

- HS nêu cách vẽ hình tam giác.

- Củng cố KN vẽ hình tam giác.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng các bảng trừ đã học.


                                   Tiết 4:                           đạo đức
Quan tâm, giúp đỡ bạn ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết được bạn bè cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau; nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.

- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

- HS có KN thể hiện sự cảm thông với bạn bè.

- GDHS biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Thấy được sự cần thiết của việc quan tâm, giúp đỡ bạn; quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ ( SBT đạo đức ).

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, PP đóng vai.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
 2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra ? 

- Mục tiêu: HS biết cách ứng xử trong một tình huống cụ thể có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn.

- Cách tiến hành:

+ HS  thảo luận tình huống: Trong giờ KT toán, bạn Hà không làm được bài đang đề nghị với bạn Nam ngồi bên cạnh: “ Nam ơi, cho tớ chép bài với !”
+ HS đoán cách ứng xử của bạn Nam.

+ GV chốt lại 3 cách ứng xử của bạn Nam: 

.  Nam không cho Hà xem bài.

.  Nam khuyên Hà tự làm bài.

.  Nam cho Hà xem bài.

+ HS thảo luận nhóm về 3 cách ứng xử trên theo câu hỏi:

.  Em có ý kiến gì về việc làm của bạn Nam ? 

.  Nếu là Nam, em sẽ làm gì để giúp bạn ?

+ Các nhóm thể hiện qua đóng vai.

+ Các nhóm lên trình bày, nhóm khác nhận xét, chọn cách ứng xử phù hợp và giải thích vì sao ? 

-> Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trường.

* HĐ 2: Tự liên hệ.
- Mục tiêu: Định hướng cho HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày.

- Cách tiến hành:

+ GV nêu yêu cầu: Hãy nêu các việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè hoặc những trường hợp em đã được quan tâm, giúp đỡ.


. Khi bạn ốm em hỏi thăm bạn, chép bài hộ bạn.


. Em làm trực nhật giúp bạn khi  bạn bị mệt.


. Em cho bạn đi chung áo mưa khi trời mưa.


+ Một số HS trả lời, các nhóm khác nhận xét: đồng ý hay không đồng ý với việc làm của bạn 
( HS giải thích tại sao ? )

+ GVKL: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn bè như thể anh em

Quan tâm, giúp đỡ càng thêm thân tình.
* HĐ 3: Trò chơi Hái hoa dân chủ.
- Mục tiêu: Giúp HS củng cố các kiến thức, KN đã học.
- Cách tiến hành:

+ HS trả lời câu hỏi như gợi ý SGV- 47.

+ GVKL: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo, các bạn khuyết tật, bạn khác giới, vv ... Đó chính là thực hiện quyền khộng bị phân biệt đối xử với trẻ em.
-> Kết luận chung: Quan tâm, giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi HS. Em cần quý trọng các bạn biết quan tâm giúp đỡ bạn. Khi được bạn bè quan tâm, niềm vui sẽ tăng lên và nỗi buồn sẽ vơi đi.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn: Vì sao cần phải quan tâm, giúp đỡ bạn ? Một số biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn.  


                                                                                             Ngày soạn: 23 - 11 - 2017
                                                                                             Ngày dạy: Thứ năm ngày 30 - 11 - 17.

               Buổi sáng:

                                      Tiết 1:               chính tả ( nghe - viết )  

Quà cuả bố
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu trong bài Quà của bố. Hiểu và làm đúng các BT theo yêu cầu. 

- Rèn luyện KN viết đúng chính tả; viết đúng các chữ có iê / yê; phân biệt cách viết phụ âm đầu d / gi.

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn ND bài tập 2, bài 3 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp dưới lớp viết ở bảng con : yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo, múa rối, nói dối, ...

- Cả lớp và GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS tập chép.
- GV đọc một lần bài viết - 2 HS đọc lại - Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả: Quà của bố đi câu về có những gì ?
- HS nêu nhận xét: 

+ Bài chính tả có mấy câu ? Những chữ đầu câu viết như thế nào ?

+ Câu nào có dấu hai chấm ? 

- HS tập viết chữ khó vào bảng con: lần nào, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, toả, thơm lừng, quẫy, toé nước, thao láo, ...

- GV đọc cho HS chép bài vào vở. - HS đổi vở để soát lỗi .

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: - 1 HS đọc yêu cầu của BT . 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn  ND bài tập lên bảng.
- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm - Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài. 

- HS sửa bài theo lời giải đúng: câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập. 
+ BT 3 ( a): - HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng, nhấn mạnh yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng điền.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài. 

- HS sửa bài theo lời giải đúng - 2 HS đọc lại bài đồng dao.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt.

- Nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả, cách viết âm đôi: iê, yê; phân biệt phụ âm đầu: d/ gi.

                                      Tiết 2:                  luyện từ và câu                              
Từ ngữ về công việc trong gia đình. 

Câu kiểu Ai làm gì ?
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở vốn từ chỉ hoạt động ( công việc trong gia đình ). Luyện tập về kiểu câu Ai làm gì ?
- HS nêu được một số TN chỉ công việc trong gia đình; Tìm được các bộ phận câu TL cho câu hỏi: Ai ? Làm gì ?; Biết chọn các từ cho sẵn để xếp thành câu kiểu Ai làm gì ?
- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ ghi sẵn 4 câu văn ở BT 2.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS làm lại BT 1, 3 ( tiết LTVC, tuần 12 ) - mỗi em làm miệng 1 bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập từ ngữ về công việc trong gia đình.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK - 108 ).

- 1 HS đọc yêu cầu của BT: Kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ.

- HS làm miệng ( có thể viết trước vào nháp ).
- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương những HS làm được nhiều việc giúp cha mẹ.

* HĐ 2: Luyện tập câu kiểu Ai làm gì ?
. GV tổ chức, HDHS làm BT 2, 3 ( SGK - 108 ):
+ Bài 2: - GV gắn bảng phụ ghi sẵn các câu văn lên bảng.
- HS đọc yêu cầu của bài. GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài và HDHS làm mẫu.

- 1 HS phân tích mẫu câu trong SGK.

- HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm. 

- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

b) Cây /  xoà cành ôm cậu bé.                  c) Em /  học thuộc đoạn thơ.                                  

d) Em /  làm ba bài tập toán.
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và HD câu mẫu.
- 1 HS phân tích mẫu câu trong SGK.

- GV lưu ý HS: với các từ ở 3 nhóm trên, các em có thể xếp tạo thành nhiều câu.
( với mỗi từ ở nhóm 1 có thể xếp được với cả 1 trong 4 từ ở nhóm 2 và 3 ).

- Cả lớp làm bài vào vở.

- HS nối tiếp nhau kể. GV cùng HS khác nhận xét.
( HS chọn và xếp được từ 3 - 4 câu ).

- GV chốt lại kết quả, cho HS đọc lại các câu văn.

. Củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai làm gì ?

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố KN đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS tìm thêm các từ ngữ khác chỉ về công việc gia đình.

                                       Tiết 3:                               Toán      
T.64: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc bảng 14 trừ đi một số; Thực hiện được phép trừ dạng 54 - 18; Biết tìm số bị trừ hoặc tìm số hạng chưa biết trong một tổng; Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54 - 18. 
- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán về phép trừ dạng 14 -  8; 34 - 8 và 54 - 18.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xen kẽ luyện tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T. 64 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.
- Củng cố bảng trừ có nhớ dạng: 14 trừ đi một số.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nhắc lại cách đặt tính, cách thục hiện phép tính.

- HS làm bài trên bảng lớp và bảng con ( HS - làm cột 1, 3 ).

- HS nhận xét, chữa bài. 

- GV củng cố cho HS về KN đặt tính và thực hiện phép trừ có nhớ.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài: Tìm x.
- HS xác định thành phần cần tìm trong mỗi trường hợp + nêu cách tìm:

( a - tìm số bị trừ chưa biết ;  b, c - tìm số hạng  chưa biết ).
- HS tự làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách tìm số bị trừ; cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

+ Bài 4: - HS đọc ND bài toán.
- GV yêu cầu HS xác định dạng toán: Tìm một SH khi biết tổng và số hạng kia.

- HS tự ghi tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cho HS về cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng 54 - 18.

+ Bài 5 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).
- HS đọc yêu cầu của bài.

- GV kết hợp vẽ hình lên bảng + nhấn mạnh yêu cầu của bài.

- HS quan sát hình vẽ trên bảng.

- GV gợi ý, HD cách vẽ.

- HS tự vẽ vào vở, lần lượt chấm từng điểm vào vở sau dùng bút và thước nối các điểm để có hình vuông.

- Củng cố cho HS biểu tượng về hình vuông.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.


                                            Tiết 4:         tự nhiên và xã hội
                             Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nêu đư​ợc một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, biết được lợi ích của việc giữ vệ sinh môi trường.

- Biết tham gia làm vệ sinh môi trư​ờng xung quanh.
- Các KNS được GD trong bài: KN ra quyết định ( nên và không nên làm gì để giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở ); KN tư duy phê phán ( phê phán những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường ); KN hợp tác ( hợp tác với mọi người tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở ); Có trách nhiệm thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. 

- GDHS ý thức giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

II. chuẩn bị:

- GV: Tranh ( SGK - T.28, 29 ).
- Các PP dạy học: PP động não, thảo luận nhóm, đóng vai và xử lí tình huống. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên các đồ dùng trong gia đình và nêu công dụng của chúng.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: HS khởi động: chơi trò chơi “ Bắt muỗi ”.

- GV hư​ớng dẫn cách chơi SGV -  48.

- HS cả lớp cùng chơi.

- GV giới thiệu bài.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK theo nhóm nhỏ.
+ Mục tiêu: HS kể được những việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở. Hiểu đ​ược ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trư​ờng xung quanh.

+ Cách tiến hành:

- GV HDHS  quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - 28, 29 ) và trả lời câu hỏi:
. Mọi ngư​ời trong từng hình đang làm gì để môi tr​ường xung quanh nhà ở sạch sẽ ? 
. Những hình nào cho biết mọi ngư​ời trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở ?
. Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở có lợi gì ?

- HS làm việc theo nhóm nhỏ. GV giúp đỡ các nhóm.

- Đại diện 1 số nhóm trình bày trư​ớc lớp, nhóm khác bổ sung thêm.

- GV kết luận: Để đảm bảo sức khoẻ và phòng tránh được bệnh tật mỗi người trong gia đình cần góp sức mình để giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ. Môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ, thoáng đãng, khô ráo sẽ không có chỗ cho sâu bọ, ruồi, muỗi, gián, chuột và các mầm bệnh sinh sống, ẩn nấp và không khí cũng được trong sạch; tránh được khí độc và mùi hôi thối do phân, rác gây ra.

* HĐ 2: Đóng vai.
+ Mục tiêu: HS có ý thức thực hiện giữ vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh. Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi tr​ờng xung quanh nhà ở.

+ Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS liên hệ việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở của mình.

- GV kết luận về thực trạng vệ sinh môi trư​ờng nơi các em ở.
- HS làm việc theo nhóm nhỏ: tự nghĩ ra các tình huống để tập cách nói với mọi ngư​ời trong gia đình về những gì học đ​ược trong bài. 

- GV mời 1 nhóm HS lên đóng vai, các HS khác theo dõi và cùng thảo luận lựa chọn cách ứng xử có hiệu quả.

- GV chốt lại ý chính.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS liên hệ việc giữ vệ sinh lớp học, sân trường, khu vệ sinh của HS.

- GV nhắc nhở HS tự giác không vứt rác bừa bãi ... và nói lại với những người trong gia đình về ích lợi của việc giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.

                                                                  Ngày soạn: 24 - 11 - 2017
                                                                            Ngày dạy: Thứ sáu ngày 01 - 12 - 2017
                Buổi sáng:

                                   Tiết 1:                          Tập làm văn  

                                                              Kể về gia đình
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết kể về gia đình mình theo gợi ý cho trước, viết được một đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu ) kể về gia đình mình.

- Rèn kĩ năng nói, viết kể về gia đình. Biết dùng từ, đặt câu đúng.
- HS biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tình cảm của bản thân, hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người khác, Cung cấp thông tin về gia đình một cách đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn.
- GDHS tình cảm yêu quý những người thân trong gia đình.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ viết sẵn phần gợi ý ( BT 1 - T.110 ). 
- Các PP/ KT dạy học được sử dụng: PP đóng vai, trình bày 1 phút.
- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1.

 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc lại đoạn văn viết kể về người thân ở BT 2 ( Tuần 12 ).

- GV + HS nhận xét, đánh giá. 

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Tập kể về gia đình em.
GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK - 110 ):
- HS đọc yêu cầu và các gợi ý trong bài tập .

- GV lưu ý cho HS kể về gia đình, không phải là trả lời câu hỏi. Các câu hỏi chỉ là gợi ý để kể. Có thể kể nhiều hơn 5 câu, nhưng không cần kể dài.

- HS cả lớp đọc gợi ý SGK, 2 HS dựa vào gợi ý kể mẫu.

- HS thi kể trước lớp. GV và HS nhận xét. 
* HĐ 2: Luyện viết đoạn văn ngắn kể về gia đình em.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 110 ):
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.     

- GV nhắc HS viết lại những điều vừa nói khi làm BT 1 ( Viết từ 3 đến 5 câu ); chú ý dùng từ, đặt câu đúng.

- HS làm bài viết vào vở, GV bao quát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình. GV cùng cả lớp nhận xét, góp ý.

- GV chÊm nhận xét 1 số bài .
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND đã luyện trong tiết học. Một số HS tiếp nối nhau nêu cảm nhận về gia đình mình.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS kể tốt về gia đình mình  


                              Tiết 2:                                       Toán
                                               T.65: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết cách thực hiện các phép trừ để lập các bảng trừ: 15, 16, 17, 18, trừ đi một số. 
- Rèn KN vận dụng bảng trừ đã học để làm các phép trừ dạng: 15, 16, 17, 18, trừ đi một số. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 4, 5 HS đọc TL bảng trừ: 11, 12, 13, 14 trừ đi một số.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: H​­íng dẫn lập bảng trừ 15 trừ đi một số:
- GV nêu bài toán: 

“ Có 15 que tính, bớt đi 6 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?”

- HS nghe, phân tích bài toán rồi rút ra phép trừ: 15 - 6
- HS thao tác trên que tính tìm KQ -> còn 9 que tính.
- HDHS tự đặt tính rồi tính trên bảng lớp và bảng con.     

- HS nhắc lại cách thực hiện. GV l​ưu ý HS: viết 9 thẳng cột với 5 và 6.

- GV HDHS sử dụng một bó 1 chục que tính và 5 que tính rời để tìm KQ của các phép tính: 15 - 7; 15 - 8; 15 - 9.

- Tương tự với các phép tính 16, 17, 18 trừ đi một số - GV cho HS tự thảo luận tìm KQ.

-> Bảng trừ ( SGK - T. 65 ).

- HS nêu lại từng công thức trong bảng tính và học thuộc bảng tính. 

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
 GVtổ chức, HD HS làm các bài tập 1, 2 ( SGK - T.65 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm rồi nêu miệng kết quả. 
- Củng cố cho HS bảng trừ vừa học.

+ Bài 2 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).
- GV tổ chức cho HS thi làm bài nhanh, đúng dưới hình thức chơi trò chơi.

( GV gợi ý HS: tính KQ của từng phép tính rồi nối phép tính với KQ đúng ).
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS  ghi nhớ các bảng trừ đã học.


                                Tiết 3:                     Sinh hoạt
                                                     sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

- Trưởng ban văn nghệ lên điều hành cho các tổ sinh hoạt văn nghệ.

- GV định hướng cho HS lựa chọn và luyện tập các bài hát về chủ đề Chú bộ đội, truyền thống Uống nước nhớ nguồn để CB đợt TĐ ngày 22/ 12.


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- chiều t3                Tiết 2:                       Toán ( * )
   Luyện tập: 34 - 8.

I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về cách thực hiện phép trừ dạng 34 - 8; HS biết giải bài toán bằng một phép trừ dạng 34 - 8. 

- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán bằng một phép trừ dạng 34 - 8.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

- Vở BT Toán, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 34 - 5                   24 - 6                          44 - 7                      84 - 7               

b) 54 - 8                   64 - 9                          74 - 5                      94 - 4

- HSTB nêu yêu cầu của bài. - HS khá, giỏi nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm.

( HSTB làm cột 1, 2, 3 - HS khá, giỏi làm cả bài ).

- Củng cố KN thực hiện phép trừ có nhớ dạng 34 - 8.

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 24 và 5                     b) 54 và 6                        c) 44 và 9                   d) 74 và 7

- HSTB nêu yêu cầu của bài, xác định số bị trừ và số trừ trong mỗi trường hợp.

- HS khá, giỏi nêu cách đặt tính, cách tính.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm.

( HSTB làm phần a, b - HS khá, giỏi làm cả bài ).

- HS khá, giỏi nêu tên gọi các thành phần và KQ của mỗi phép trừ.

+ Bài 3: Trong thùng có 24 lít dầu, người ta rót ra 8 lít. Hỏỉ trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ?
- HSTB nêu yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- HS khá, giỏi nêu cách làm.

- HS tự làm bài, một HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng 34 - 8.

+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ): Tìm một số, biết số đó trừ đi 5 thì bằng 19.
- GV gợi ý để HS ghi được phép tính: x - 5 = 19 -> HS xác định được dạng toán -> xác định được số cần tìm.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách tìm số bị trừ chưa biết trong phép trừ.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ các bảng trừ đã học.

Buổi chiều:
                                   Tiết 1:                             Toán ( * )

                                                luyện tập: 14 - 8; 34 - 8; 54 - 18
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc bảng 14 trừ đi một số; Thực hiện được phép trừ dạng 54 - 18; Biết tìm số bị trừ hoặc tìm số hạng chưa biết trong một tổng; Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54 - 18. 
- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán về phép trừ dạng 14 -  8; 34 - 8 và 54 - 18.
- HS tự giác, tích cực học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nd một số BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập sau rồi chữa bài:

+ Bài 1: Tính nhẩm.

    14 - 7 =                   14 - 8 =                      14 - 0 =                      14 - 10 =

    14 - 9 =                   14 - 6 =                      14 - 5 =                      14 -  4 =
- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố bảng trừ có nhớ dạng: 14 trừ đi một số.

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính.

  24 - 8                       54 - 16                    24 - 17                           74 - 59

  34 - 9                      44 - 18                     54 - 35                           84 - 37
- HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách đặt tính, cách thực hiện phép tính.

- HS làm bài trên bảng lớp và bảng con. 

- HS nhận xét, chữa bài. 

- GV củng cố cho HS về KN đặt tính và thực hiện phép trừ có nhớ.

+ Bài 3: Tìm x.

a) x - 34 = 12                      b) x + 26 = 54                         c) 35 + x = 94.
- HS nêu yêu cầu của bài: Tìm x.

- 1 HS nêu thành phần cần tìm trong mỗi trường hợp + nêu cách tìm:

( a: tìm số bị trừ chưa biết - b, c: tìm số hạng  chưa biết ).
- HS tự làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách tìm số bị trừ; cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

+ Bài 4: Trong vườn có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GVHDHS phân tích, xác định dạng toán: Tìm một SH khi biết tổng và số hạng kia.

- HS tự ghi tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cho HS về cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng 54 - 18.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng trừ dạng 14 trừ đi một số.


                                Tiết 2:                             luyện viết
                                                                     bài: 13
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa L theo cỡ vừa và nhỏ; viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

 - Rèn luyện KN viết chữ hoa L. 

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con chữ  K ; Viết câu dụng: Kề vai sát cánh. 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa L.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS  khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ L.
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ  L lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ L  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 13 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Lá lành đùm lá rách, Liệu cơm gắp mắm.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và yêu cầu HS  nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.
* HĐ 3: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 13 ( trang 13 ).

+ Viết 1 dòng chữ L  cỡ vừa.

+ Viết 1 dòng chữ L cỡ nhỏ.

+ Viết 2 dòng chữ Lá cỡ nhỏ.

+ Viết 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Lá lành đùm lá rách.
+ Viết 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Liệu cơm gắp mắm.
- HS luyện viết bài theo yêu cầu trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, uốn nắn để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

                    

                            Tiết 3:                              hoạt động tập thể   

                                                       SƯU TẦM TRANH, ẢNH VỀ 
              quân đội nhân dân việt nam
I. Mục đích yêu cầu:

- HS sưu tầm được các tranh ảnh về chủ đề Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Biết phân loại sắp xếp các tranh về Quân đội Nhân dân Việt Nam theo các  mảng: Hình ảnh người chiến sĩ quân đội NDVN, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, ... .

- GD HS truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN: Uống nước nhớ nguồn, Noi gương anh bộ đội cụ Hồ.

II. chuẩn bị:

- Tài liệu nói về ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/ 12.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giấy tô ki, hồ dán.

III. các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Trưng bày tranh ảnh về Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- GV tổ chức cho HS trưng bày theo nhóm, HD các nhóm lựa chọn, phân loại các tranh theo mảng rồi dán.

- Từng nhóm, HS lựa chọn tranh ảnh để dán.

* HĐ 2: Giới thiệu sản phẩm.

- GV tổ chức cho các nhóm thi giới thiệu về tranh ảnh của nhóm mình.

- Đại diện từng nhóm giới thiệu tranh ảnh của nhóm mình.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá tranh của từng nhóm theo các ND: sự đa dạng của chủ đề, chất lượng tranh, ...
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GD khắc sâu truyền thống của quân đội NDVN, GDHS truyền thống yêu nước, đánh giặc của dân tộc.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS sưu tầm các bài hát theo chủ đề về Quân đội Nhân dân VN, tập biểu diễn.
                         Tiết 4:                   thủ công

Gấp, cắt, dán hình tròn.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết  cách gấp, cắt, dán hình tròn.

- Gấp, cắt được hình tròn; Hình có thể chưa tròn đều và có kính thước to, nhỏ tuỳ thích; Đường cắt có thể mấp mô. ( Với những HS khéo tay: gấp, cắt được hình tròn; Hình tương đối tròn; Đường cắt ít mấp mô; Có thể gấp, cắt được thêm hình tròn có kích thước khác ).

- HS yêu thích, có hứng thú gấp, cắt, dán hình tròn để trang trí.

II. chuẩn bị:

- GV: các hình mẫu, quy trình gấp, cắt, dán hình tròn.

- HS: giấy màu, kéo, hồ dán, ...

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sự CB của HS.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HDHS quan sát và nhận xét:
- GV giới thiệu hình tròn mẫu trên nền một hình vuông ( như SGV-  217 ).
- GV nối điểm O với các điểm M, N, P nằm trên đường tròn.

- HDHS so sánh về độ dài MN với cạnh của hình vuông.

* H§ 2: HD mÉu:
- GV HDHS thực hiện theo 3 bước:

+ Bước 1: Gấp hình ( SGV- 218 ).

+ Bước 2: Cắt hình tròn ( SGV - 218 ).

+ Bước 3: Dán hình tròn ( SGV - 219 ). 

- HS tập gấp và cắt hình tròn theo các bước trên giấy nháp.

- GV bao quát giúp đỡ HS còn chậm.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các bước gấp, cắt, dán  hình tròn.

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS. Dặn HS CB tiết sau: Tiếp tục thực hành gấp, cắt, dán hình tròn.  

         Buổi chiều ( thứ 5 ):

                           Tiết 1:                  tiếng việt ( * )  

ôn: Từ ngữ về công việc trong gia đình. 

Câu kiểu Ai làm gì ?
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở vốn từ chỉ hoạt động ( công việc trong gia đình ). Luyện tập về kiểu câu Ai làm gì ?
- HS nêu được một số TN chỉ công việc trong gia đình; Tìm được các bộ phận câu TL cho câu hỏi: Ai ? Làm gì ?; Biết chọn các từ cho sẵn để xếp thành câu kiểu Ai làm gì ?
- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ ghi sẵn 4 câu văn ở BT 2.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập từ ngữ về công việc trong gia đình.

. GV tổ chức, HDHS làm BT sau:

+ Bài 1: Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ.
- GV ghi yêu cầu của bài tập lên bảng, HS đọc yêu cầu của BT. 
- Một số HS tiếp nối nhau kể.
- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương những HS làm được nhiều việc giúp cha mẹ.

* HĐ 2: Luyện tập câu kiểu Ai làm gì ?
. GV tổ chức, HDHS làm các Bài tập sau:
+ Bài 2: Trong các câu dưới đây, em hãy:

     . Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ?

     . Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Làm gì ?

     M: Bạn Quỳnh Hoa học giỏi nhất lớp 2A.

      a) Mạnh đang luyện viết.

      b) Cô giáo giảng bài.

      c) Hoài Thu viết nhắn tin cho Thu Hà.

      d) Linh đưa Sổ liên lạc cho mẹ.

      e) Lũ trẻ đùa nghịch quanh nhà.

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.
- HSTB đọc yêu cầu của bài. GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài và HDHS làm mẫu.

- 1 HS khá, giỏi phân tích câu mẫu.

- HS tự chép các câu văn vào vở BT rồi tự gạch theo yêu cầu.

(HS yếu, HSHN- làm câu a, b; HSTB - làm các câu a, b, c, d; HS khá, giỏi - làm cả bài ). 

- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

+ Bài 3: Hãy đặt 3 câu, mỗi câu kể về một việc mà em đã làm trong ngày. Sau đó gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Làm gì ?

- HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gợi ý HS có thể sử dụng các TN về công việc trong gia đình đã tìm được ở BT 1 để đặt câu.

- HS tự đặt câu rồi làm theo yêu cầu của bài.

- Củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai làm gì ?
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố khắc sâu vốn từ ngữ về công việc trong gia đình, về câu kiểu Ai làm gì ?
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS VN tìm thêm các từ ngữ khác chỉ về công việc gia đình rồi đặt câu.

                                                                                 Ngày soạn: 16 - 11 - 2012.

                                                                                    Ngày dạy: Thứ sáu ngày 23 - 11 - 2012.

         Buổi chiều:

                            Tiết 1:                  tiếng việt ( * )  

Luyện tập: Kể về gia đình.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết kể về gia đình mình theo gợi ý. Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn có từ  4, 5 câu kể về gia đình mình .

- Rèn kĩ năng nói, viết kể về gia đình mình. Biết dùng từ, đặt câu đúng.

- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ viết sẵn phần gợi ý ( BT 1 ).

- Vở bài tập Tiếng Việt 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập kể về gia đình.
GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Em hãy kể về gia đình mình theo các gợi ý dưới đây:

a) Gia đình em gồm mấy người ? Đó là những ai ?

b) Những người trong gia đình em như thế nào ? ( kể từng người một ).
c) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào ? Những người đó yêu quý em ra sao ?

- GV viết yêu cầu của BT  + gắn bảng phụ ghi sẵn các gợi ý lên bảng.

- HS đọc yêu cầu và các gợi ý trong bài tập .

- GV lưu ý cho HS kể về gia đình, không phải là trả lời câu hỏi. Các câu hỏi chỉ là gợi ý để kể. Có thể kể nhiều hơn 5 câu, nhưng không cần kể dài.
- HS cả lớp đọc gợi ý SGK, 1 HS khá, giỏi dựa vào gợi ý kể mẫu.

- HS tiếp nối nhau kể trước lớp. GV và HS nhận xét. 
( HSTB kể từ  4 - 5 câu; HS khá, giỏi kể từ  6 - 8 câu ).
+ Bài 2: Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 - 5 câu ) về gia đình em.
- HSTB đọc yêu cầu của bài.     

- GV nhắc HS viết lại những điều vừa nói khi làm BT 1 ( Viết từ 4 đến 5 câu ); chú ý dùng từ, đặt câu đúng.

- HS làm bài viết vào vở, GV bao quát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình. GV cùng cả lớp nhận xét, góp ý.

- GV chấm 1 số bài 

( HSTB viết từ 4 - 5 câu; HS khá, giỏi viết từ 6 - 8 câu ).

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.
- Nhắc HS VN hoàn thiện lại bài viết, viết lại vào vở ( Những em viết ch​ưa xong, hoặc chư​a đạt ).  


                              Tiết 2:                        Toán ( * )
Luyện tập: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS học thuộc lòng các công thức: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết cách thực hiện các phép trừ dạng: 15, 16, 17, 18, trừ đi một số. 
- Biết vận dụng bảng trừ ®½ học để  làm tính và giải toán .

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung các BT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tính nhẩm.
a) 15 - 6 =             15 - 7 =               15 - 8 =                15 - 9 =                  15 - 5 =
b) 16 - 9 =             16 - 8 =              16 - 7 =                 16 - 6 =                 16 - 10 =
c) 17 - 8 =            17 - 9  =              17 - 7 =                 18 - 9 =                18 - 10 =
- HS tự làm rồi nêu miệng kết quả.

( HSTB làm cột 1, 2, 3, 4 - HS khá, giỏi làm cả bài ).
- Củng cố cho HS các bảng trừ dạng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.
+ Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 15 và 7                 b) 16 và 9                     c) 17 và 8                    d) 19 và 9
- HSTB nêu yêu cầu của bài, xác định số bị trừ và số trừ trong mỗi trường hợp.

- HS khá, giỏi nêu cách đặt tính, cách tính.

- HS tự làm bài, một số HS lên bảng làm.

- HS khá, giỏi nêu tên gọi các thành phần và KQ của mỗi phép trừ.

+ Bài 3: Cô giáo có 15 quyển vở, cô thưởng cho các bạn HS viết chữ đẹp hết 6 quyển vở. Hỏi cô còn lại mấy quyển vở ?
- HSTB nêu yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán - HS khá, giỏi nêu cách làm.

- HS tự làm bài, một HS lên bảng làm - HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng 15 trừ đi một số.

+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ):  Tìm một số, biết số đó trừ đi 9 thì bằng 9.
- GV gợi ý để HS ghi được phép tính: x - 9 = 9 -> HS xác định được dạng toán -> xác định được số cần tìm -> cách tìm.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách tìm số bị trừ chưa biết trong phép trừ.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS  ghi nhớ các bảng trừ đã học.



        Gương tốt - việc tốt

     Thiên nhiên - Môi trường

   Truyền thống nhà trường

    Bạn bè

 Cùng vui chơi        Giúp bạn      

  Bạn trong nhà      Chúng em trồng cây.
Đôi bạn thân          Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi.
      - 
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